A- Học liệu hệ đại học (chính qui)

11.3. Tài liệu tham khảo các môn học:

	Học phần
	Tài liệu, giáo trình

	Tiếng  Việt
	1.Tài liệu bắt buộc:

1.1 Nguyễn Xuân Khoa,Tiếng Việt ( tập 1,2), NXB ĐHSP HN, H.1994.
1.2 Diệp Quang Ban, Ngữ pháp Tiếng Việt ( 2 tập), NXB Giáo dục, H.1996.
 2. Tài liệu  tham khảo:

2.1 Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt (tái bản), ĐHQGHN, H.1998.
2.2 Nguyễn Thiện Giáp,Từ vựng tiếng Việt, ĐHQGHN, H.1997.
2.3 Đinh Trọng Lạc, Phong cách học tiếng Việt, NXB Giáo dục, H.1997.
2.4 Cù Đình Tú, Phong cách học và đặc điểm từ tiếng Việt, NXBSPHN, H. 1994.
2.5 Vương Hữu Lê và Hoàng Dũng, Ngữ âm Tiếng Việt, ĐHSPHN, H.1994.
2.6 Nguyễn Trọng Báu – Nguyễn Quang Ninh – Trần Ngọc Thêm, Ngữ pháp văn bản và việc dạy làm văn, NXB Giáo dục, H.1985.

	Đại cương về toán cao cấp
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1  Trần Diên Hiển - Nguyễn Văn Ngọc, Giáo trình toán cao cấp, NXB Đại học Sư phạm, 2007. 
1.2 Nguyễn Văn Khuê - Đậu Thế Cấp - Bùi Đắc Tắc, Đại số tuyến tính, NXB khoa học kỹ thuật, 1998.
1.3 Trần Diên Hiển, Các bài toán về suy luận lô gic, NXB Giáo dục, 2000.
2. Tài liệu tham khảo
2.1 Đậu Thế Cấp, Lý thuyết tập hợp và lô gic, NXB Giáo dục, 2004.
2.2 Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục, 1999.

	Giáo dục dinh dưỡng cộng đồng   
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1 GS. TS Hà Huy Khôi - GS Từ Giấy, Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe, NXB Y học Hà Nội, 1998. 

1.2 Bộ y tế – Viện dinh dưỡng, Thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam, NXB Y học, 2000. 

2. Tài liệu tham khảo

2.1 GS Từ Giấy, Dinh dưỡng ứng dụng, NXB Y học, 2000.
2.2 Bộ y tế – Viện dinh dưỡng, Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người Việt Nam,  NXB Y học, 2000. 

	Văn học dân gian
	1. Tài liệu bắt buộc:
1.1 Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn, Văn học dân gian Việt Nam,  NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.

1.2 Hoàng Tiến Tựu, Văn học dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, tập II, 1990.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Phạm Thị Hằng, Ca dao cười Việt Nam, NXB, Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2007.

2.2 PGS, TS Phạm Thu Yến (chủ biên), và nhóm biên soạn Lê Trường Phát, PGS, TS Nguyễn Thị Bích Hà, Giáo trình Văn học dân gian, NXB ĐHSP, 2006.

2.3 Đỗ Bình Trị, Những đặc điểm thi pháp các thể loại Văn học dân gian. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.

	
	

	Văn học trẻ em
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Lã Thị Bắc Lý, Giáo trình văn học trẻ em,  NXB Đại học SP, Năm 2003.

1.2 Trần Đức Ngôn ( chủ biên), Dương Thu Hương, Giáo trình văn học trẻ em, NXB Đại học SP, Hà Nội, 1994.
2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Lã Thị Bắc Lý, Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học SP,  Năm 2008.
 2.2 Cao Đức Trí, Văn học thiếu nhi, NXB Giáo dục, 1997

2.3 Nguyễn Thu Thủy, Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện và thơ, NXBGiáo dục,1986.

2.4 Nhiều tác giả, Văn học trẻ em, NXB Kim Đồng, 1982.

	Cơ sở  văn hoá Việt Nam
	1. Tài liệu chính:

1.1 Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB GD (Tái bản), 2006.
H, 1996.
1.2 Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXBGD (Tái bản), 2005.
2. Tài liệu tham khảo:
2.1 Phan Ngọc, Bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB VHTT, (Tái bản), 2006.
2.2 Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXB VHTT, HN, 2000.

2.3 Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB VHTT, HN, 1985.

2.4 Nguyễn Văn Huyên, Văn Minh Việt Nam, NXB Hội nhà văn, 2005.

2.5 Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB TPHCM, 1997.

2.6 White L. The science of culture – New York.

2.7 White L.The concept of cuture systems. A key to understanding tribes and nations – New Youk.

Các trang web phục vụ học tập:

1. Www.Ncvanhoa.org.vn (Viện nghiên cứu văn hoá).

2. Vanhoahoc.edu.vn (Khoa văn hoá Đại học quốc gia HCM).

3. Huc.edu.vn (Đại học văn hoá Hà Nội).

4. Wikipedia.org (Wikipedia Tiếng việt)…

Vanhoanghethuat.org.vn (Tạp chí văn hoá nghệ thuật – Bộ văn hoá thể thao du lịch)…

	Tiếng việt thực hành
	1. Tài liệu chính:

1.1 Bùi Minh Toán, - Lê A - Đỗ Việt Hùng,  Tiếng việt thực hành, NXBGD, 1998.

1.2 Nguyễn Quang Ninh – Bùi Minh Toán, Tiếng việt thực hành, NXBĐHSP Hà Nội, 2003.

2. Tài liệu tham khảo:


2.1 BGD &ĐT, Qui định về chính tả tiếng việt và thuật ngữ tiếng Việt, 1984. H
2.2 Nguyễn Minh Thuyết(Chủ biên), Tiếng việt thực hành, NXBGD, 1997.H
2.3  Phan Thiều, Rèn luyện ngôn ngữ, tập 1,2, NXBGD, H.
2.4 Nguyễn Quang Ninh, 150 bài tập rèn khả năng dựng đoạn văn, NXBGD, H.

2.5 Cao Xuân Hạo (chủ biên), Lỗi ngữ pháp và cách khắc phục, NXB Thành phố HCM, 2002. 

	Mỹ thuật (Kiến thức cơ bản)
	 1. Tài liệu chính:

1.1 Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non,  Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên mầm non hệ trung học SP, Nhà XBGD, 1997.                

1.2 Nguyễn Lăng Bình, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Trung tâm bồi d​​ưỡng giáo viên,1994.

2. Tài liệu tham khảo:


2.1 GV Trịnh Ngọc Khoa, Bài giảng Mỹ thuật ( Tài liệu sử dụng nội bộ), 2010.

2.2 Nguyễn Thế Hùng - Tạ Phư​​ơng Thảo, Giáo trình Trang trí, NXBGD, 1997.

2.3  Tạ Phư​​ơng Thảo, Giáo trình bố cục, NXBGD, 1997.

2.4 Triệu Khắc Lễ, Giáo trình Hình hoạ, NXBGD, 1997. 

	Nghề giáo viên mầm non & đánh giá trong giáo dục mầm non
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1 Hồ Lam Hồng, Giáo trình nghề giáo viên mầm non, NXB Giáo Dục, 2000. 

1.2 Đinh Thị Kim Thoa, Giáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non, NXB Giáo Dục, 2009.
2. Tài liệu tham khảo

2.1 Trần Thị Thanh , Đề cương bài giảng “Giáo trình nghề giáo viên mầm non  và đánh giá trong giáo dục mầm non”, 2009.
2.2 Bộ giáo dục đào tạo, Vụ giáo dục mầm non, Giáo trình giáo dục mầm non mới, NXB Hà Nội, 2007.
2.3  Hồ Lam Hồng, Chất lượng đào tạo giáo viên mầm non dựa vào chuẩn, Kỷ yếu hội thảo khoa học, ĐHSP Hà Nội, 2005.
2.4  Lê Xuân Hồng, Những kỹ năng sư phạm mầm non, NXB Giáo Dục, 2000.
2.5 Viện chiến lược và chương trình giáo dục, Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng giáo dục và đánh giá chất lượng giáo dục, Đề tài khoa học, 2006.

	Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1 Lê Thanh Vân, Giáo trình sinh lý học trẻ em, NXB ĐH Sư phạm, 2006. 

1.2 Phạm Thị Ngọc Yến - Trần Minh Kỳ - Nguyễn Thị Dung, Đặc điểm giải phẫu trẻ em - NXBĐHQG Hà Nội, 2006. 

2. Tài liệu tham khảo
2.1 Tạ Thúy Lan – Trần Thị Loan, Giáo trình sinh lý học trẻ em, NXB ĐH Sư phạm, 2007. 

2.2 Tạ Thúy Lan – Trần Thị Loan, Sinh lý học trẻ em, Trường ĐH Sư phạm Hà nội, 1995. 

	Tổ chức hoạt động tạo hình 
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Lê Thanh Thuỷ, Tạo hình và phương pháp tổ chức HĐTH, NXB ĐHSP, 2002.

 1.2 Nguyễn Lăng Bình, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non,  Trung tâm bồi d​​ưỡng giáo viên, 1994. 

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Trần Thị Trọng-Phạm Thị Sửu, Chư​​ơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, NXBGD, 2004.

 2.2 Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên mầm non hệ trung học SP, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Nhà XBGD, 1997.

	Phương pháp phát triển ngôn  ngữ 
	1. Tài liệu bắt buộc:
1.1 Hoàng Thị Oanh - Phạm Thị Việt - Nguyễn Kim Đức, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

1.2 Nguyễn Xuân Khoa, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm,  2004. 

2.  Tài liệu  tham khảo:

2.1  Đinh Hồng Thái, Phương pháp phát triển lời nói trẻ em, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm ( 2005 ), ( Giáo trình dành cho học viên ngành Giáo dục Mầm non - Hệ đào tạo Tại chức & Từ xa ).
2.2 Bùi Kim Tuyến- Hồ Lam Hồng- Đặng Thu Quỳnh, Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ, Nhà xuất bản Giáo dục, 1996(Tài liệu bồi dưỡng chuản hoá giáo viên đạt trình độ THSP mầm non ).

2.3 Lê Thị Kim Anh, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non  (Bài giảng lưu hành nội bộ ), Đại học Sư phạm Hà Nội, 1999.

	Phương pháp cho trẻ làm quen  văn học
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Lã Thị Bắc Lý, Lê Thị ánh Tuyết, Giáo trình Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học, NXB Giáo dục Hà Nội, 2009.

1.2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Việt, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

2. Tài liệu tham khảo

2.1  Hà Nguyễn Kim Giang, Các phương pháp cơ bản cho trẻ mẫu giáo tiếp xúc với tác phẩm văn học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Thông báo khoa học, Tháng 1/1994.

2.2 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết (2009), Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ MN 3- 6 tuổi, NXBGD, Hà Nội.
2.3  Cao Đức Tiến (chủ biên), Văn học và phương pháp giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng giáo viên, Hà Nội, 1993.

2.4. Lê Thị ánh Tuyết (chủ biên), Tuyển tập truyện, thơ, câu đố mầm non, NXB Giáo dục, H, 2005.

	Phương pháp hình thành các biểu tượng  toán cho trẻ MN
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1 Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2001. 

1.2 Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non, NXB Đại học SP, 2004.
2. Tài liệu tham khảo

2.1 Nguyễn Duy Thuận – Trịnh Minh Loan, Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với những biểu tượng sơ đẳng về toán, NXB Giáo Dục, 1998.
2.2 Vụ giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 3 – 6 tuổi, NXB Hà Nội, 2004.
2.3 Nguyễn Ngọc Châm – Trần Lan Hương – Nguyễn Thanh Thủy, Tuyển tập các trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo, NXB Hà Nội, 2003.

	Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
	1. Tài liệu bắt buộc : 

1.1 Hoàng Thị Phương (2008), Giáo trình lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB Đại học sư phạm.

1.2  Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2006), Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen môi trường xung quanh, NXB ĐHSP, HN. 

2. Tài liệu tham khảo: 

2.1 Lê Thị Ninh,Trần Hồng Việt, Võ Thị Cúc (1995), Cơ sở phương pháp cho trẻ LQ với MTXQ, ĐHSP  Hà Nội I .
2.2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ( 2009 ), 305 câu đố giành cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam

2.3 Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2008 ), Giáo trình phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh, NXBGD.

2.4 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị ánh Tuyết (2009 ), Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non 3- 6 tuổi , NXBGD  Việt Nam.

	Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ MN
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Đặng Hồng Phương, Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

1.2 Hoàng Thị Bưởi, Phương pháp giáo dục thể chất trẻ em, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Đặng Đức Thao, Trần Tân Tiến, Thể dục và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ, NXB Giáo dục, 1998.

2.2 Trần Tân Tiến, Bùi Kim Tuyến, Bài soạn hướng dẫn trẻ mẫu giáo học thể dục, Bộ GD&ĐT, Trung tâm nghiên cứu giáo viên.

	Vệ sinh trẻ mầm non
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1  Hoàng Thị Phương, Giáo trình vệ sinh trẻ em, NXB Đại Học Sư Phạm, 2006. 

1.2  Lê Thị Mai Hoa – Trần Văn Dần, Giáo trình vệ sinh dinh dưỡng, NXB Giáo Dục, 2008.
2. Tài liệu tham khảo

2.1  Phạm mai Chi, Chăm sóc sức khỏe trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, NXB Giáo Dục, 1998.
2.2  Lê Minh Hà - Nguyễn Công Khẩn, Dinh dưỡng và sự phát triển trẻ thơ, NXB Giáo Dục, 2004.
2.3  Lê Thị Mai Hoa – Trần Văn Dần, Giáo trình phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, NXB Giáo Dục, 2008.

	Dinh dưỡng trẻ em 
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1  Nguyễn Kim Thanh, Giáo trình dinh dưỡng trẻ em, NXB Đại học QG Hà Nội. 2003.
1.2 Lê Thị Mai Hoa - Lê Trọng Sơn, Giáo trình dinh dưỡng trẻ em, NXB Đại học SP, 2004.
2. Tài liệu tham khảo

2.1 Bộ y tế - Viện dinh dưỡng, Thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt nam, NXB Y học, 2000. 

2.2 Hướng dẫn cách chế biến các món ăn cho trẻ dưới 6 tuổi, NXB Đại học QG Hà Nội, 1999.

	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN
	1. Tài liệu bắt buộc

  Lê Thị Mai Hoa – Trần Văn Dần, Giáo trình phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, NXB giáo dục, 2008. 

2. Tài liệu tham khảo

2.1  Trần Trọng Thủy – Trần Qui, Giải phẫu sinh lý vệ sinh phòng bệnh trẻ em, NXB giáo dục, 1998. 

2.2 Phạm Mai chi – Lê Thị Ngọc áI, Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi, NXB giáo dục, 1998.

	Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình GDMN
	1. Học liệu bắt buộc:

 1.1 Nguyễn Thị Thu Hiền, Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, NXBGD, 2008 

1.2 Bộ giáo dục và đào tạo- vụ giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục mầm non, Tháng 7, 2009.

2. Học liệu tham khảo:

2.1 TS. Phạm Mai Chi, TS Lê Thu Hương, Th.S Trần Thị Thanh, Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo theo hướng tích hợp theo chủ đề, NXBGD, Năm 2005.
2.2 Đổi mới nội dung, phương pháp chăm sóc- giáo dục trẻ từ 0-6 tuổi, NXBGD Viện khoa học giáo dục –Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non, Hà nội, 2004.
2.3 Một số đặc điểm phát triển của trẻ em từ 0-6 tuổi và mục tiêu, nội dung chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non, Viện khoa học giáo dục –Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non, Hà nội, 2001.

	Sức khoẻ sinh sản
	1. Tài liệu bắt buộc.
1.1 Bộ y tế, Sức khỏe sinh sản, NXB Thống kê Hà Nội, 2001. 

1.2  Bộ y tế, Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hà nội, 2004.
2. Tài liệu tham khảo

2.1  Trần Thị Thanh, Đề cương bài giảng “sức khỏe sinh sản”, 2009.
2.2  ủy ban dân số, gia đình và trẻ em, Truyền thông trong lĩnh vực dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hà Nội, 2003.
2.3  Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sức khỏe sinh sản vị thành niên/ Những vấn đề cần quan tâm, NXB Giao Thông Vận tải, 2005.
2.4  Quỹ dân số liên hợp quốc, Sức khỏe sinh sản vị thành niên, Hà Nội, 2000.

	Các hoạt động phát triển tư duy toán học cho trẻ MN
	1.Tài liệu chính:

1.1 Đào Như Trang, Đổi mới nội dung và phương pháp chăm sóc – giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi, NXB Giáo dục, 1998.
1.2 Trần Lan Hương – Trần Thị Nga, Hướng dẫn trẻ mẫu giáo học toán, NXB Hà Nội, 2004.

1.3 Nguyễn Thạc- Nguyễn Ngọc Trâm- Trần Lan Hương, Tuyển tập các trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo, NXB Hà Nội, 2004.
2.Tài liệu tham khảo:

2.1 Vụ giáo dục mầm non, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kỳ II, NXB Hà Nội, 2002.

2.2 Trần Thị Ngọc Trâm, Trò chơi phát triển tư duy cho trẻ, NXB Giáo dục 2002.

2.3 Trần Ái Hoa, Trẻ chơi để lớn khôn, NXB phụ nữ, 2003.

2.4 Trần Lan Hương, Trò chơi toán học, NXB Giáo dục, 2009.

	Xếp dán
	1.Tài liệu chính:

1.1 Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên mầm non hệ trung học SP, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Nhà XBGD, 1997.                

1.2 Nguyễn Lăng Bình, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Trung tâm bồi d​​ưỡng giáo viên, 1994.

2.Tài liệu tham khảo:

2.1 Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản, NXB Đà nẵng, 2001.

2.2 Trần Thị Trọng- Phạm Thị Sửu, Chư​​ơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, NXBGD, 1994.

	Mỹ thuật (Kiến thức nâng cao)
	1. Tài liệu chính:

1.1  Triệu Khắc Lễ, Giáo trình Hình hoạ, NXBGD,1997. 

1.2  Nguyễn Thế Hùng - Tạ Phư​​ơng Thảo, Giáo trình Trang trí, NXBGD,1997.

1.3  Tạ Phư​​ơng Thảo, Giáo trình bố cục, NXBGD, 1997.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Nguyễn Lăng Bình, Giáo trình ký hoạ, NXB Đại học SP, 2005.

2.2 Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật, Tập 1,2, NXB Giáo dục, 1998.

2.3 Trần Tiểu Lâm, Đặng Xuân Cường, Luật xa gần và giải phẫu tạo hình, NXB Giáo dục, 1998.

	Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tuổi MN
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Tập 1 (Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn và xuất bản với sự giúp đỡ của Tổ chức CRS và USAID) Hà Nội, 2005.

1.2 Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Tập 2 (Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn và xuất bản với sự giúp đỡ của Tổ chức CRS và USAID) Hà Nội, 2005.

2. Tài liệu tham khảo:
2.1 Trần Thị Thiệp, Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng, Giáo trình Giáo dục hòa nhập, NXB Giáo dục, 2008.

2.2 Nguyễn Xuân Hải, Giáo dục học trẻ khuyết tật, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

	Giáo dục môi trường cho trẻ Mầm non
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non (Bộ GD&ĐT, Vụ giáo dục mầm non, Hà Nội 2006.)

1.2 Lê Xuân Hồng, Nguyễn Thanh Thủy, Những hoạt động giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Tài liệu tập huấn về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên mầm non (Bộ GD&ĐT, Hà Nội tháng 7 năm 2007.)

2.2 Tài liệu tập huấn - hội thảo về giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường, (Bộ GD&ĐT, Tháng 3 năm 2007.)

2.3 Hoàng Thị Phương, Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non, Khoa GDMN, Trường ĐHSPHà Nội, 2003. 

	Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi
	  1. Tài liệu chính:

1.1 Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên mầm non hệ trung học SP, Nhà XBGD, 1997. 

1.2 Nguyễn Lăng Bình, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Trung tâm bồi d​​ưỡng giáo viên, 1994. 

2. Tài liệu tham khảo:

2.1  Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản, NXB Đà nẵng, 2001.

2.2 Trần Thị Trọng- Phạm Thị Sửu, Chư​​ơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, NXBGD, 1994.

2.3 Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non, Bài giảng dùng cho đào tạo giáo viên mầm non, Trịnh Ngọc Khoa, 2010.

	Tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Nguyễn Xuân Khoa, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, NXB Đại học SP Hà Nội, Năm 2004.

1.2 Lê Thị Ánh Tuyết - Hồ Lam Hồng, Các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXBGD, Hà Nội, 2008.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Phan Thiều, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn Xuân Khoa, Tiếng Việt - Văn học và phương pháp giáo dục, tập I,  NXB Giáo dục, HN, Năm 1988.  

2.2 Lương Kim Nga, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thu Thủy, Tiếng Việt - Văn học và phương pháp giáo dục, tập II,  NXB Giáo dục, HN, Năm 1988.
2.3 Nguyễn Thu Thủy, Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện và thơ, NXBGiáo dục,1986.

2.4 Lê Thị Ánh Tuyết - Đặng Thu Quỳnh, Các hoạt động làm quen với chữ cái theo hướng tích hợp, NXB GD, 2004.

2.5 Hồ Quang Minh – Trịnh Thị Thanh Hoa, Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với chữ viết, NXB Hà Nội, 2009.


B- Học liệu hệ cao đẳng( chính qui )
    11.3. Học liệu tham khảo các môn học:

	Tên HP
	                                       Tên tài liệu

	Tiếng Việt


	1.Tài liệu bắt buộc:

1.1 Nguyễn Xuân Khoa,Tiếng Việt ( tập 1,2), NXB ĐHSP HN, H.1994.
1.2 Diệp Quang Ban, Ngữ pháp Tiếng Việt ( 2 tập), NXB Giáo dục, H.1996.
 2. Tài liệu  tham khảo:

2.1 Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt (tái bản), ĐHQGHN, H.1998.
2.2 Nguyễn Thiện Giáp,Từ vựng tiếng Việt, ĐHQGHN, H.1997.
2.3 Đinh Trọng Lạc, Phong cách học tiếng Việt, NXB Giáo dục, H.1997.
2.4 Cù Đình Tú, Phong cách học và đặc điểm từ tiếng Việt, NXBSPHN, H. 1994.
2.5 Vương Hữu Lê và Hoàng Dũng, Ngữ âm Tiếng Việt, ĐHSPHN, H.1994.
2.6 Nguyễn Trọng Báu – Nguyễn Quang Ninh – Trần Ngọc Thêm, Ngữ pháp văn bản và việc dạy làm văn, NXB Giáo dục, H.1985.

	Văn học dân gian
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.3 Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn, Văn học dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.

1.4 Hoàng Tiến Tựu, Văn học dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, tập II, 1990.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Phạm Thị Hằng, Ca dao cười Việt Nam, NXB, Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2007.

2.2 PGS, TS Phạm Thu Yến (chủ biên), và nhóm biên soạn Lê Trường Phát, PGS, TS Nguyễn Thị Bích Hà, Giáo trình Văn học dân gian, NXB ĐHSP, 2006.

2.3 Đỗ Bình Trị, Những đặc điểm thi pháp các thể loại Văn học dân gian. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.

	Văn học trẻ em
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Lã Thị Bắc Lý, Giáo trình văn học trẻ em,  NXB Đại học SP, Năm 2003.

1.2 Trần Đức Ngôn ( chủ biên), Dương Thu Hương, Giáo trình văn học trẻ em - NXB Đại học SP, Hà Nội, 1994.
2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Lã Thị Bắc Lý, Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học SP,  Năm 2008.
 2.2 Cao Đức Trí, Văn học thiếu nhi, NXB Giáo dục, 1997

2.3 Nguyễn Thu Thủy, Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện và thơ, NXBGiáo dục,1986.

2.4 Nhiều tác giả, Văn học trẻ em, NXB Kim Đồng, 1982.

	Mỹ thuật 
	1. Tài liệu chính:

1.1 Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non,  Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên mầm non hệ trung học SP, Nhà XBGD, 1997.                

1.2 Nguyễn Lăng Bình, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Trung tâm bồi d​​ưỡng giáo viên,1994.

2. Tài liệu tham khảo:


2.1 GV Trịnh Ngọc Khoa, Bài giảng Mỹ thuật ( Tài liệu sử dụng nội bộ), 2010.

2.2 Nguyễn Thế Hùng - Tạ Phư​​ơng Thảo, Giáo trình Trang trí, NXBGD, 1997.

2.3  Tạ Phư​​ơng Thảo, Giáo trình bố cục, NXBGD, 1997.

2.4 Triệu Khắc Lễ, Giáo trình Hình hoạ, NXBGD, 1997

	Nghề giáo viên mầm non & đánh giá trong giáo dục mầm non
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1 Hồ Lam Hồng, Giáo trình nghề giáo viên mầm non, NXB Giáo Dục, 2000. 

1.2 Đinh Thị Kim Thoa, Giáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non, NXB Giáo Dục, 2009.

2. Tài liệu tham khảo

2.1 Trần Thị Thanh , Đề cương bài giảng “Giáo trình nghề giáo viên mầm non  và đánh giá trong giáo dục mầm non”, 2009.
2.2 Bộ giáo dục đào tạo, Vụ giáo dục mầm non, Giáo trình giáo dục mầm non mới, NXB Hà Nội, 2007.
2.3  Hồ Lam Hồng, Chất lượng đào tạo giáo viên mầm non dựa vào chuẩn, Kỷ yếu hội thảo khoa học, ĐHSP Hà Nội, 2005.
2.4  Lê Xuân Hồng, Những kỹ năng sư phạm mầm non, NXB Giáo Dục, 2000.
2.5 Viện chiến lược và chương trình giáo dục, Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng giáo dục và đánh giá chất lượng giáo dục, Đề tài khoa học, 2006.

	Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1 Lê Thanh Vân, Giáo trình sinh lý học trẻ em, NXB ĐH Sư phạm, 2006. 

1.2 Phạm Thị Ngọc Yến - Trần Minh Kỳ - Nguyễn Thị Dung, Đặc điểm giải phẫu trẻ em - NXBĐHQG Hà Nội, 2006. 

2. Tài liệu tham khảo
2.1 Tạ Thúy Lan – Trần Thị Loan, Giáo trình sinh lý học trẻ em, NXB ĐH Sư phạm, 2007. 

2.2 Tạ Thúy Lan – Trần Thị Loan, Sinh lý học trẻ em, Trường ĐH Sư phạm Hà nội, 1995.  

	Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ MN
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Đặng Hồng Phương, Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

1.2 Hoàng Thị Bưởi, Phương pháp giáo dục thể chất trẻ em, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Đặng Đức Thao, Trần Tân Tiến, Thể dục và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ, NXB Giáo dục, 1998.

2.2 Trần Tân Tiến, Bùi Kim Tuyến, Bài soạn hướng dẫn trẻ mẫu giáo học thể dục, Bộ GD&ĐT, Trung tâm nghiên cứu giáo viên.

2.3 Jang Young Soog, Hướng dẫn hoạt động âm nhạc, thể dục, tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

	Tổ chức hoạt động tạo hình 
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Lê Thanh Thuỷ, Tạo hình và phương pháp tổ chức HĐTH, NXB ĐHSP, 2002.

 1.2 Nguyễn Lăng Bình, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non,  Trung tâm bồi d​​ưỡng giáo viên, 1994. 

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Trần Thị Trọng-Phạm Thị Sửu, Chư​​ơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, NXBGD, 2004.

 2.2 Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên mầm non hệ trung học SP, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Nhà XBGD, 1997.

	Phương pháp hình thành các biểu tượng  toán cho trẻ MN
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1 Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2001. 

1.2 Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non, NXB Đại học SP, 2004.
2. Tài liệu tham khảo

2.1 Nguyễn Duy Thuận – Trịnh Minh Loan, Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với những biểu tượng sơ đẳng về toán, NXB Giáo Dục, 1998.
2.2 Vụ giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 3 – 6 tuổi, NXB Hà Nội, 2004.
2.3 Nguyễn Ngọc Châm – Trần Lan Hương – Nguyễn Thanh Thủy, Tuyển tập các trò chơi phát triển cho trẻ mẫu giáo, NXB Hà Nội, 2003.

	Phương pháp cho trẻ  khám phá khoa học về MTXQ
	1. Tài liệu bắt buộc : 

1.1 Hoàng Thị Phương (2008), Giáo trình lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB Đại học sư phạm.

1.2  Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2006), Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen môi trường xung quanh, NXB ĐHSP, HN. 

2. Tài liệu tham khảo: 

2.1 Lê Thị Ninh,Trần Hồng Việt, Võ Thị Cúc (1995), Cơ sở phương pháp cho trẻ LQ với MTXQ, ĐHSP  Hà Nội I .
2.2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ( 2009 ), 305 câu đố giành cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam

2.3 Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2008 ), Giáo trình phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh, NXBGD.

2.4 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị ánh Tuyết (2009 ), Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non 3- 6 tuổi , NXBGD Việt Nam.

	Phương pháp phát triển ngôn  ngữ 
	1. Tài liệu bắt buộc:
1.1 Hoàng Thị Oanh - Phạm Thị Việt - Nguyễn Kim Đức, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

1.2 Nguyễn Xuân Khoa, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm,  2004. 

2.  Tài liệu  tham khảo:

2.1  Đinh Hồng Thái, Phương pháp phát triển lời nói trẻ em, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm ( 2005 ), ( Giáo trình dành cho học viên ngành Giáo dục Mầm non - Hệ đào tạo Tại chức & Từ xa ).
2.2 Bùi Kim Tuyến- Hồ Lam Hồng- Đặng Thu Quỳnh, Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ, Nhà xuất bản Giáo dục, 1996(Tài liệu bồi dưỡng chuản hoá giáo viên đạt trình độ THSP mầm non ).

2.4 Lê Thị Kim Anh, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non  (Bài giảng lưu hành nội bộ ), Đại học Sư phạm Hà Nội, 1999.

	Phương pháp  làm quen  văn học
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Lã Thị Bắc Lý, Lê Thị ánh Tuyết, Giáo trình Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học, NXB Giáo dục Hà Nội, 2009.

1.2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Việt, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

2. Tài liệu tham khảo

2.1  Hà Nguyễn Kim Giang, Các phương pháp cơ bản cho trẻ mẫu giáo tiếp xúc với tác phẩm văn học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Thông báo khoa học, Tháng 1/1994.

2.2 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Thủy, Lê Thị Ánh Tuyết (2009), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ MN 3- 6 tuổi, NXBGD, Hà Nội.
2.3  Cao Đức Tiến (chủ biên), Văn học và phương pháp giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng giáo viên. Hà Nội, 1993.

2.4. Lê Thị ánh Tuyết (chủ biên), Tuyển tập truyện, thơ, câu đố mầm non, NXB Giáo dục, H, 2005.

	Vệ sinh trẻ MN
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1  Hoàng Thị Phương, Giáo trình vệ sinh trẻ em, NXB Đại Học Sư Phạm, 2006. 

1.2  Lê Thị Mai Hoa – Trần Văn Dần, Giáo trình vệ sinh dinh dưỡng, NXB Giáo Dục, 2008.
2. Tài liệu tham khảo

2.1  Phạm mai Chi, Chăm sóc sức khỏe trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, NXB Giáo Dục, 1998.
2.2  Lê Minh Hà - Nguyễn Công Khẩn, Dinh dưỡng và sự phát triển trẻ thơ, NXB Giáo Dục, 2004.
2.3  Lê Thị Mai Hoa – Trần Văn Dần, Giáo trình phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, NXB Giáo Dục, 2008.

	Dinh dưỡng trẻ em 
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1  Nguyễn Kim Thanh, Giáo trình dinh dưỡng trẻ em, NXB Đại học QG Hà Nội. 2003.
1.2 Lê Thị Mai Hoa - Lê Trọng Sơn, Giáo trình dinh dưỡng trẻ em, NXB Đại học SP, 2004.
2. Tài liệu tham khảo

2.1 Bộ y tế - Viện dinh dưỡng, Thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt nam, NXB Y học, 2000. 

2.2 Hướng dẫn cách chế biến các món ăn cho trẻ dưới 6 tuổi, NXB Đại học QG Hà Nội, 1999.

	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN
	1. Tài liệu bắt buộc

  Lê Thị Mai Hoa – Trần Văn Dần, Giáo trình phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, NXB giáo dục, 2008. 

2. Tài liệu tham khảo

2.1  Trần Trọng Thủy – Trần Qui, Giải phẫu sinh lý vệ sinh phòng bệnh trẻ em, NXB giáo dục, 1998. 

2.2 Phạm Mai chi – Lê Thị Ngọc áI, Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi, NXB giáo dục, 1998.

	Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tuổi MN
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Tập 1 (Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn và xuất bản với sự giúp đỡ của Tổ chức CRS và USAID) Hà Nội, 2005.

1.2 Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Tập 2 (Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn và xuất bản với sự giúp đỡ của Tổ chức CRS và USAID) Hà Nội, 2005.

2. Tài liệu tham khảo:
2.1 Trần Thị Thiệp, Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng, Giáo trình Giáo dục hòa nhập, NXB Giáo dục, 2008.



	Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình GDMN
	1. Học liệu bắt buộc:

 1.1 Nguyễn Thị Thu Hiền, Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, NXBGD, 2008 

1.2 Bộ giáo dục và đào tạo- vụ giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục mầm non, Tháng 7, 2009.

2. Học liệu tham khảo:

2.1 TS. Phạm Mai Chi, TS Lê Thu Hương, Th.S Trần Thị Thanh, Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo theo hướng tích hợp theo chủ đề, NXBGD, Năm 2005.

2.2 Đổi mới nội dung, phương pháp chăm sóc- giáo dục trẻ từ 0-6 tuổi, NXBGD Viện khoa học giáo dục –Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non, Hà nội, 2004.

2.3 Một số đặc điểm phát triển của trẻ em từ 0-6 tuổi và mục tiêu, nội dung chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non, Viện khoa học giáo dục –Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non, Hà nội, 2001.

	Xếp dán
	1.Tài liệu chính:

1.1 Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên mầm non hệ trung học SP, Nhà XBGD, 1997.                

1.2 Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non,  Nguyễn Lăng Bình, Trung tâm bồi d​​ưỡng giáo viên, 1994.

2.Tài liệu tham khảo:

2.1 Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản, NXB Đà nẵng, 2001.

2.2 Chư​​ơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, Trần Thị Trọng- Phạm Thị Sửu, NXBGD, 1994.

	Mỹ thuật (Kiến thức nâng cao)
	1. Tài liệu chính:

1.1  Triệu Khắc Lễ, Giáo trình Hình hoạ, NXBGD,1997. 

1.2  Nguyễn Thế Hùng - Tạ Phư​​ơng Thảo, Giáo trình Trang trí, NXBGD,1997.

1.3  Tạ Phư​​ơng Thảo, Giáo trình bố cục, NXBGD, 1997.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Nguyễn Lăng Bình, Giáo trình ký hoạ, NXB Đại học SP, 2005.

2.2 Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật, Tập 1,2, NXB Giáo dục, 1998.

2.3 Trần Tiểu Lâm, Đặng Xuân Cường, Luật xa gần và giải phẫu tạo hình, NXB Giáo dục, 1998. 

	
	

	Đọc kể diễn cảm
	1. Tài liệu chính:

1.1 Hà Nguyễn Kim Giang, Phương pháp đọc diễn cảm, NXB Đại học SP Hà Nội, 2007.
1.2 Lã Thị Bắc Lý, Lê Thị ánh Tuyết. Giáo trình Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Hà Nguyễn Kim Giang, Phương pháptổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, NXBGD Hà Nội, 2008.
2.2 Lương Kim Nga - Nguyễn Thị Thuận - Nguyễn Thu Thuỷ, Tiếng việt- văn học và phương pháp giáo dục, NXBGD Hà Nội, 1988. 

2.3 Nhiều tác giả, Thơ, truyện cho bé, NXBGD Hà Nội, 2005.

2.4 Lê Thị Ánh Tuyết(Chủ biên), Tuyển tập truyện, thơ, câu đố mầm non, NXBGD Hà Nội, 2008.

2.5 Phạm Thị Việt - Lê Thị Ánh Tuyết – Cao Đức Tiến, Văn học và  Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen tác phẩm văn học, 1996.


	Sức khoẻ sinh sản
	1. Tài liệu bắt buộc.

1.1 Bộ y tế, Sức khỏe sinh sản, NXB Thống kê Hà Nội, 2001. 

1.2  Bộ y tế, Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hà nội, 2004.

2. Tài liệu tham khảo

2.1  Trần Thị Thanh, Đề cương bài giảng “sức khỏe sinh sản”, 2009.

2.2  ủy ban dân số, gia đình và trẻ em, Truyền thông trong lĩnh vực dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hà Nội, 2003.

2.3  Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sức khỏe sinh sản vị thành niên/ Những vấn đề cần quan tâm, NXB Giao Thông Vận tải, 2005.

2.4  Quỹ dân số liên hợp quốc, Sức khỏe sinh sản vị thành niên, Hà Nội, 2000.

	Giáo dục dinh dưỡng cộng đồng   
	1. Tài liệu bắt buộc

1.1 GS. TS Hà Huy Khôi - GS Từ Giấy, Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe, NXB Y học Hà Nội, 1998. 

1.2 Bộ y tế – Viện dinh dưỡng, Thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam, NXB Y học, 2000. 

2. Tài liệu tham khảo

2.1 GS Từ Giấy, Dinh dưỡng ứng dụng, NXB Y học, 2000.
2.2 Bộ y tế – Viện dinh dưỡng, Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người Việt Nam,  NXB Y học, 2000.  

	Giáo dục môi trường cho trẻ Mầm non
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non (Bộ GD&ĐT, Vụ giáo dục mầm non, Hà Nội 2006.)

1.2 Lê Xuân Hồng, Nguyễn Thanh Thủy, Những hoạt động giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Tài liệu tập huấn về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên mầm non (Bộ GD&ĐT, Hà Nội tháng 7 năm 2007.)

2.2 Tài liệu tập huấn - hội thảo về giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường, (Bộ GD&ĐT, Tháng 3 năm 2007.)

2.3 Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non, Hoàng Thị Phương, Trường ĐHSP, Khoa GDMN, Hà Nội, 2003.  

	Hướng dẫn trẻ khám phá đối tượng của môi trường xung quanh
	  1. Tài liệu chính:

1.1  Lê Thị Ninh,Trần Hồng Việt, Võ Thị Cúc ( 1995 ). Cơ sở phương pháp cho trẻ LQ với MTXQ, ĐHSP  Hà Nội I .
1.2  Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2008 ). Giáo trình phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh  -  NXBGD .

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị ánh Tuyết  ( 2009 ). Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non 3- 6 tuổi , NXBGD  Việt Nam.

2.2 Hoàng Thị Phương ( 2008 ), Giáo trình lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB Đại học sư phạm.

	Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi
	  1. Tài liệu chính:

1.1 Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên mầm non hệ trung học SP, Nhà XBGD, 1997. 

1.2 Nguyễn Lăng Bình, Tạo hình và phư​​ơng pháp hư​​ớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Trung tâm bồi d​​ưỡng giáo viên, 1994. 

2. Tài liệu tham khảo:

2.1  Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản, NXB Đà nẵng, 2001.

2.2 Trần Thị Trọng- Phạm Thị Sửu, Chư​​ơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, NXBGD, 1994.

2.3 Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non, Bài giảng dùng cho đào tạo giáo viên mầm non, Trịnh Ngọc Khoa, 2010.

	Tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	1. Tài liệu bắt buộc:

1.1 Nguyễn Xuân Khoa, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, NXB Đại học SP, Năm 2004.

1.2 Lê Thị Ánh Tuyết - Hồ Lam Hồng, Các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXBGD, Hà Nội, 2008.

2. Tài liệu tham khảo:

2.1 Phan Thiều, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn Xuân Khoa, Tiếng Việt - Văn học và phương pháp giáo dục, tập I,  NXB Giáo dục, HN, Năm 1988.  

2.2 Lương Kim Nga, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thu Thủy, Tiếng Việt - Văn học và phương pháp giáo dục, tập II,  NXB Giáo dục, HN, Năm 1988.
2.3 Nguyễn Thu Thủy, Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện và thơ, NXBGiáo dục,1986.

2.4 Lê Thị Ánh Tuyết - Đặng Thu Quỳnh, Các hoạt động làm quen với chữ cái theo hướng tích hợp, NXB GD, 2004.

2.5 Hồ Quang Minh – Trịnh Thị Thanh Hoa, Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với chữ viết, NXB Hà Nội, 2009.
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